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HƯớng dẫn
áp dụng tiêu chuẩn khí thảI theo mức euro 2

đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
- Triển khai thực hiện tiêu chuẩn khí thải tương đương mức EURO 2 đối với xe cơ giới theo lộ trình được quy định tại Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ,
- Căn cứ các Quyết định số 34/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005; Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005; Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002 và Quyết định số 1378/2003/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 2570/2003/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, 

Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thử nghiệm và chứng nhận khí thải đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, cụ thể như sau:
1. Hướng dẫn chung
1.1.  Phạm vi, đối tượng áp dụng
1.1.1 Hướng dẫn này áp dụng trong việc kiểm tra, chứng nhận khí thải theo mức EURO 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (chưa qua sử dụng), bao gồm: mô tô, xe  máy và ô tô.
1.1.2 Hướng dẫn này không áp dụng cho:

- Xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu;

- Xe cơ giới đã đăng ký biển số;
- Xe cơ giới phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh.

1.2. Việc thử nghiệm khí thải đối với xe cơ giới được thực hiện tại các Cơ sở thử nghiệm trong nước, nước ngoài được Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá và chấp thuận. Danh sách các Cơ sở thử nghiệm được chấp thuận nêu tại Phụ lục I của Hướng dẫn này.
2. Hướng dẫn kiểm tra chứng nhận
2.1. Tiêu chuẩn áp dụng
Việc thử nghiệm khí thải xe cơ giới được thực hiện theo đúng các quy định tại các tiêu chuẩn tương ứng với từng loại xe như sau: 
· TCVN 7357:2003 (tương đương với tiêu chuẩn Châu Âu 97/24/EC phụ lục II và 2002/51/EC);

· TCVN 7358:2003 (tương đương với tiêu chuẩn Châu Âu 97/24/EC, chương 5, phụ lục I);
· TCVN 6567:2006 (tương đương với tiêu chuẩn Châu Âu ECE 49-02 hoặc 91/542/EEC);
· TCVN 6785:2006 (tương đương với tiêu chuẩn Châu Âu ECE 83-03, ECE 83-04 hoặc 96/69/EC);

· TCVN 6565:2006 (tương đương với tiêu chuẩn Châu Âu ECE 24-03 hoặc 72/306/EEC).

Các nội dung kỹ thuật cơ bản liên quan tới việc kiểm tra, chứng nhận khí thải theo mức EURO 2 được nêu trong Phụ lục II của Hướng dẫn này.

2.2. Mẫu thử nghiệm

2.2.1 Đối với mô tô, xe máy và ô tô hạng nhẹ mẫu thử nghiệm là xe đã được lắp ráp hoàn chỉnh.
2.2.2 Đối với ô tô hạng nặng mẫu thử nghiệm là động cơ.
2.2.3 Riêng đối với ô tô tải hạng nhẹ thì mẫu thử nghiệm có thể là xe đã được lắp ráp hoàn chỉnh hoặc động cơ.
2.2.4 Việc phân loại xe cơ giới được nêu tại mục I, Phụ lục II của Hướng dẫn này.
2.3. Tài liệu liên quan đến khí thải để được cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới
2.3.1 Ngoài các hồ sơ yêu cầu theo quy định hiện hành, kể từ thời điểm Hướng dẫn này có hiệu lực, các Cơ sở sản xuất, các tổ chức cá nhân nhập khẩu cần phải bổ sung một trong số các tài liệu liên quan đến khí thải như sau:

a) Báo cáo thử nghiệm về khí thải của Cơ sở thử nghiệm cấp cho loại xe cơ giới hoặc động cơ xe cơ giới trong đó có ghi các kết quả thử nghiệm của các phép thử quy định trong Phụ lục II của Hướng dẫn này; hoặc
b) Bản sao giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận xe cơ giới hoặc động cơ của xe cơ giới đã thoả mãn tiêu chuẩn về khí thải tương đương với mức EURO 2 hoặc mức cao hơn.

2.3.2 Miễn các tài liệu nêu trên đối với các loại xe cơ giới được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã thoả mãn tiêu chuẩn khí thải mức EURO 2 hoặc mức cao hơn.
3. Các hướng dẫn khác
3.1 Thời hạn hiệu lực:

a) Đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp:

- Các loại xe cơ giới sản xuất, lắp ráp được cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu sau ngày 30/06/2007, tối thiểu phải thoả mãn tiêu chuẩn khí thải mức EURO 2.

- Các loại xe cơ giới sản xuất, lắp ráp theo Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cấp trước ngày 01/07/2007 sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức EURO 2 chậm nhất là ngày 01/07/2008.
- Các loại xe cơ giới được đóng mới từ xe sát xi, xe hoàn chỉnh đã có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, Thông báo miễn kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu sẽ không phải kiểm tra khí thải theo các yêu cầu của Hướng dẫn này.

b) Đối với xe cơ giới nhập khẩu:

- Xe cơ giới mới (chưa qua sử dụng) nhập khẩu sau ngày 30/06/2007 tối thiểu phải thoả mãn tiêu chuẩn khí thải mức EURO 2, trừ các xe cơ giới nhập khẩu theo các Hợp đồng đã ký và mở L/C trước ngày 01/07/2007.
- Xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 6 của Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

3.2 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

	Nơi nhận:

· Bộ GTVT (để b/c);

· Các Cơ sở sản xuất;

· Các Tổ chức nhập khẩu;

· Các Cơ sở thử nghiệm;

· Website của Cục ĐKVN;

· Lưu VP, VAQ.                                                                            


	cục trưởng
cục đăng kiểm việt nam
  (Đã ký)
Nguyễn Văn Ban



  

     


 
      Hà nội, ngày  12  tháng 11  năm 2007

THÔNG BÁO BỔ SUNG, SỬA ĐỔI 

HƯỚNG DẪN SỐ 600/ĐK NGÀY 12/06/2007 VỀ VIỆC

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI THEO MỨC EURO 2
Trong quá trình thực hiện việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức EURO 2  theo Hướng dẫn số 600/ĐK ngày 12/6/2007 và thông báo số 757/ĐKVN ngày 20/07/2007 vẫn tiếp tục phát sinh một số vấn đề về tài liệu liên quan đến khí thải của các xe cơ giới trong hoạt động sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Để có thể giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra trong thực tế,  Cục Đăng kiểm Việt nam thông báo về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong hướng dẫn số 600/ĐK và thông báo số 757/ĐKVN như sau:

1. Bổ sung, sửa đổi mục 1.1.2 của hướng dẫn số 600/ĐK và quy định như sau :

Các đối tượng không áp dụng trong việc kiểm tra, chứng nhận khí thải theo mức EURO 2 bao gồm:
- Xe cơ giới không tham gia giao thông công cộng mà chỉ hoạt động tại khu vực mỏ, bến cảng, sân bay, kho bãi, nhà máy, khu du lịch và vui chơi giải trí, …;
- Xe cơ giới nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ;
- Xe cơ giới nhập khẩu là hàng viện trợ;

- Xe cơ giới phục vụ cho mục đích quốc phòng , an ninh.
- Xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 6 của Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
- Xe cơ giới đã đăng ký biển số phải đáp ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
2. Bổ sung, sửa đổi mục 2.3.1 của hướng dẫn số 600/ĐK và quy định như sau:
Để thực hiện Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, ngoài các hồ sơ yêu cầu theo quy định hiện hành, các cơ sở sản xuất, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải cung cấp một trong số các tài liệu liên quan đến khí thải như sau:

a) Báo cáo thử nghiệm về khí thải của Cơ sở thử nghiệm cấp cho kiểu loại xe cơ giới hoặc động cơ xe cơ giới trong đó có ghi các kết quả thử nghiệm của các phép thử quy định trong Phụ lục II của hướng dẫn số 600/ĐK; hoặc
b) Bản sao Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận kiểu loại xe cơ giới hoặc động cơ của xe cơ giới đã thoả mãn tiêu chuẩn về khí thải tương đương với mức EURO 2 hoặc mức cao hơn; hoặc

c) Giấy xác nhận (hoặc chứng nhận) của nhà sản xuất cấp cho kiểu loại xe cơ giới hoặc động cơ xe cơ giới trong đó có xác nhận kiểu loại xe hoặc động cơ xe cơ giới thoả mãn tiêu chuẩn về khí thải tương đương mức EURO 2 hoặc cao hơn đối với xe cơ giới nhập khẩu mới (chưa qua sử dụng) thuộc các đối tượng sau:

-Xe cơ giới đã được cơ quan có thẩm quyền các nước Châu Âu cấp giấy chứng nhận kiểu loại xe;

-Xe cơ giới được sản xuất tại các nước không áp dụng tiêu chuẩn khí thải châu Âu (như Mỹ, Canada, Nhật bản, Hàn Quốc,...) nhưng thoả mãn tiêu chuẩn của các nước này và các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn mức EURO 2 .

3. Bổ sung, sửa đổi mục 3.1 của hướng dẫn số 600/ĐK và quy định như sau:
a) Đối với các xe cơ giới sản xuất, lắp ráp

- Các loại xe cơ giới sản xuất, lắp ráp được cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu sau ngày 30/06/2007 tối thiểu phải thoả mãn tiêu chuẩn khí thải mức EURO 2 trừ các kiểu loại xe cơ giới được sản xuất, lắp ráp từ các động cơ nguyên chiếc đã được nhập khẩu trước ngày 01/07/2007.

- Các loại xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trên cơ sở các kiểu loại xe sát xi hoặc các kiểu loại xe cơ giới hoàn chỉnh đã được kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thì áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải theo các quy định đối với xe cơ sở đã được kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
- Các loại xe cơ giới sản xuất, lắp ráp theo Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cấp trước ngày 01/07/2007 sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức EURO 2 chậm nhất là ngày 01/07/2008.

b) Đối với các xe cơ giới nhập khẩu  

Xe cơ giới mới (chưa qua sử dụng) nhập khẩu sau ngày 30/06/2007 tối thiểu phải thoả mãn tiêu chuẩn khí thải mức EURO 2 trừ các kiểu loại xe cơ giới nhập khẩu theo các hợp đồng mua bán đã  ký trước ngày 01/07/2007 và đã mở L/C (hoặc có thời gian xếp hàng lên tàu) trước ngày 01/07/2007.

4. Thông báo này thay thế cho thông báo số 757/ĐKVN ngày 20/07/2007. 
5. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu thấy có sự sai khác liên quan đến việc không thoả mãn tiêu chuẩn khí thải mức EURO 2 của các cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu thì Cục Đăng kiểm Việt nam sẽ tiến hành kiểm tra, thử nghiệm xe để xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.
Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện liên quan đến việc xác nhận khí thải của xe cơ giới mới nhập khẩu thoả mãn tiêu chuẩn Euro 2 tại các đội kiểm tra phải được báo cáo ngay với  lãnh đạo Phòng Chất lượng xe cơ giới để có biện pháp giải quyết kịp thời. 













Nơi nhận:


Bộ GTVT (để b/c);


Các Tổ chức nhập khẩu;


Các cơ sở sản xuất lắp ráp;


Website của Cục ĐKVN;


Lưu VP, VAQ.
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